Câu 8:  Xã hội  học lãnh đạo quản lý
VĐ1: Vai trò của XHH trong công tác lãnh đạo quản lý;
1.Khái niệm xã hội học
XHH  đời vào giữa thế kỷ XIX, khoảng 1838 - 1892. Khi trong xã hội có những đảo lộn lớn về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, tôn giáo, tư tưởng, tư duy và lối sống của con người. 
Xã hội học ra đời ở nước ta từ những năm 70 của thế kỉ XX. Khoảng 1990, XHH được dạy ở một số trường Đại học và trong hệ thống trường Đảng. Đến nay, XHH đã có những đóng góp đáng kể trong nghiên cứu, đào tạo, và trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.
XHH Là khoa học nghiên cứu xã hội loài người và hành vi con người.là khoa học nghiên cứu về sự tương tác xã hội. Là khoa học nghiên cứu các nhóm xã hội. v.v.
Định nghĩa đầy đủ: Xã hội học là khoa học về các điều kiện, tính quy luật hình thành và phát triển của con người xã hội, quan hệ xã hội của con người, và các hình thức tổ chức xã hội trong đời sống con người. Từ những góc độ khác nhau, mỗi một khoa học xã hội tập trung nghiên cứu một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội. 
2 Đối tượng nghiên cứu của xã hội học
Một là: Nghiên cứu những hình thức và mức độ biểu hiện của các hiện tượng xã hội, các quá trình xã hội. Hai là: Nghiên cứu những nguyên nhân, động cơ của những hành động xã hội, những biến đổi xã hội, quá trình xã hội, v.v. Ba là: Chỉ ra xu hướng của những quá trình xã hội, từ đó đưa ra các dự báo về sự biến đổi xã hội.nBốn là: Chỉ ra những vấn đề mang tính quy luật trong các lĩnh vực của thực tại xã hội và trong các hành vi của quần chúng. 
3. Chức năng của xã hội học
a. Chức năng nhận thức:
Cung cấp hệ thống các tri thức khoa học (các khái niệm, lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học) giúp ta nắm bắt và nhận diện đúng thực trạng xã hội. Góp phần bổ sung và hoàn thiện thế giới quan cho các nhà lãnh đạo quản lý; đồng thời giải thích những nguyên nhân, động cơ của hành động xã hội cũng như những biến đổi xã hội.
Vạch ra những vấn đề mang tính qui luật về sự vận động và phát triển của xã hội.
b. Chức năng thực tiễn:
Cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý, giúp họ nắm bắt và kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, xung đột hay sai lệch xã hội để có những điều chỉnh cần thiết.
Đưa ra các dự báo khoa học về triển vọng phát triển của xã hội; đưa ra các kiến nghị, đề xuất góp phần hoàn thiện và nâng cao tính khả thi của các chủ trương, chính sách, kế hoạch và quyết định quản lý. Đây được xem là công cụ để đánh giá hiệu quả công tác quản lý.
Tác động có hiệu quả đến tư tưởng quần chúng, giáo dục, cảnh báo những điều nên làm, hay không nên làm. Giúp cán bộ, quần chúng hiểu rõ vị thế, vai trò, sức mạnh của mình.
Giúp bồi bổ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho các nhà lãnh đạo và quản lý. Xây dựng tác phong cụ thể, sâu sát với cuộc sống. Tiến kịp xu hướng biến đổi xã hội tiến bộ.
Góp phần phát triển tư duy khoa học, nâng tư duy ở trình độ thông thường, kinh nghiệm lên trình độ tư duy lý luận, khoa học.

VĐ2 : Vấn đề cơ cấu xã hội

Trinh bày khái niệm CCXH, các thành tố cấu thành CCXH, đặc biệt là cấu trúc "dọc" của CCXH và những động thái, phương thức tạo ra sự biến đổi CCXH. Là cơ sở cho việc nghiên cứu các chuyên đề khác.

-  Khái niệm CCXH, PTXH, một số thành tố cơ bản của CCXH
- Từng bước vận dụng lý thuyết XHH về CCXH và PTXH, PT hợp thức và PTXH không hợp thức vào việc phân tích và lý giải những vấn đề phân tầng, phân hoá xã hội, hoạch định chính sách, tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ, cải cách và xây dựng mô hình cơ cấu xã hội tối ưu trong thời kỳ CNH, HĐH hiện nay ở nước ta.
1. Khái niệm: (1) CCXH là kết cấu và hình thức tổ chức bên trong của một hệ thống XH nhất định; (2) Là sự thống nhất của 2 mặt: Các thành phần xã hội và các quan hệ xã hội. Trên cơ sở kế thừa, tiếp thu một cách có phê phán các khái niệm đã có, cộng với sự phát triển, các nhà KH Việt Nam đưa ra khái niệm sau đây về CCXH: Xã hội học về cơ cấu xã hội
(3) Là "bộ khung" của mọi xã hội. Những thành tố cơ bản của bộ khung đó là các nhóm xã hội, vị thế - vai trò xã hội, thiết chế xã hội và mạng lưới xã hội. Chính sự xem xét này đã mang lại cái nhìn mới mẻ đối với CCXH - nghiên cứu cơ cấu để hiểu được đặc trưng, đặc tính của xã hội.
Việc xem xét CCXH như là sự thống nhất của 2 mặt: (1) Các TPXH và các QHXH đã phan ánh được đúng đắn và toàn vẹn sự hiện diện của CCXH; (2) khắc phục được nhưng sai sót trong lịch sử khi đã chỉ nhưn thấy mặt này mà đã không thấy được mặt kia của CCXH.

2. một số điểm đáng chú ý: Đã sử dụng giác độ tiếp cận của KHTN vào việc xem xét CCXH, coi xã hội là một khách thể vật chất đặc thù có kết cấu, và hình thức tổ chức bên trong của nó; Một xã hội hiện thực luôn là một hệ thống xã hội đa cơ cấu, CCXH-GC, CCXH- NN; CCXH-LT, CCXH-DS, CCXH-DT, CCXH -TG, trong đó CCXH-GC là cốt lõi; Cơ cấu xã hội như bộ khung của xã hội Việc coi CCXH như là "bộ khung" của mọi xã hội với việc coi nhóm là những đơn vị phân tích cơ bản đầu tiên để hiểu được xã hội đã mang lại một giác độ tiếp cận mới mẻ về CCXH.
Các thành tố cơ bản: Nhóm: Là một tâp hợp người có liên hệ với nhau theo một kiểu nhất định ; Vị thế: Là một chỉ số tổng quát xác định vị trí của một cá nhân hay nhóm xã hội trong hệ thống các quan hệ xã hội; Vai trò: Là tập hợp các chuẩn mực hành vi, nghĩa vụ và quyền lợi gắn với một vị thế nhất địnhBiết được vị thế, tức là chỗ đứng của từng cá nhân, từng nhóm xã hội trong xã hội, vai trò của các cá nhân, các nhóm xã hội, chức năng của thiết chế xã hội, các mạng lưới xã hội. ý nghĩa trong quản lý xã hội. Quản lý XH suy cho cùng là quản lý nhóm. Quản lý nhóm ví mô. Quan điểm toàn diện về CCXH. Khắc phục được cái nhìn đơn giản về CCXH. CCXH với việc chỉ ra nhóm là đơn vị phân tích đầu tiên để hiểu XH đã mang lại cách tiếp cận đa chiều về một xã hội nhiều nhiều chiều cạnh đa hệ thống. Nắm bắt được trạng thái toàn vẹn những yếu tố cơ bản của CCXH hiện thực làm cơ sở cho sự phân tích, cơ sở để hoạch định chính sách xã hội 
* Tóm lại: Tiếp cận XHH về CCXH là một cách giai thích khoa học, nghiêm túc đồng thời được coi như là một khái niệm công cụ quan trọng để khaosát và khám phá nhưng CCXH hiện thực, được nhiều nhà khoa học thừa nhận và sử dụng.
3. Xã hội học về cơ cấu xã hội
Tiếp cận của XHH về CCXH đòi hỏi phải phân tích PTXH - tức là "bổ dọc" xã hội để xem xét cấu trúc bên trong của xã hội. Nhờ sự phân tích này, mà chúng ta hiểu được những khác biệt giữa các nhóm xã hội trong từng giai cấp, tầng lớp xã hội...
Xã hội học về cơ cấu xã hội Là tổng thể hay tập hợp của các cá nhân có cùng một hoàn cảnh xã hội được sắp xếp theo trật tự thang bậc nhất định trong hệ thống xã hội. Các thành viên của tầng xã hội ngang nhau về địa vị kinh tế (hay tài sản), địa vị, chính trị , địa vị xã hội, khả năng thăng tiến cũng như những đặc quyền hay thứ bậc khác trong xã hội.
* Tầng xã hội: Tầng xã hội ở đây được xem xét khác với tầng lớp xã hội mà chúng ta vẫn nói tới. PTXH là sự phân chia và hình thành cấu trúc các tầng xã hội . 
* Phân Tầng xã hội 

Đó là sự phân chia hay sắp xếp các cá nhân vào những tầng xã hội khác nhau về địa vị kinh tế (hay tài sản), địa vị chính trị (hay quyền lực), địa vị xã hội (hay uy tín) cũng như một số khác biệt khác về trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiểu nhà ở, nơi cư trú, phong cách sinh hoạt, cách ứng xử, thị hiếu nghệ thuật...
* Một số cách kiến giải về phân tầng xã hội 

Thuyết xung đột: Phân tầng xã hội là liên quan đến bất bình đẳng. Là tiêu cực, cần phải xóa bỏ phân tầng xã hội. Thuyết dung hòa: Trả lời một cách chiết trung câu hỏi trên.
Tuy mỗi cách kiến giải đều có những hạt nhân hợp lý nhất định ở bên trong, song cả 3 lý thuyết đó đều chưa mang lại cho chúng ta một sự giải thích mang tính thuyết phục. 

* Cách kiến giải của các nhà khoa học Việt Nam về phân tầng xã hội
Do có sự tồn tại của hiện tượng bất bình đẳng, hiểu theo nghĩa là sự không ngang bằng nhau giữa các thành viên trong xã hội về 3 khía cạnh chính sau: Năng lực thể chất, trí tuệ; điều kiện; cơ may. Do có sự phân công lao động trong xã hội biểu hiện ở 2 khía cạnh chính: Sự phân công về mặt vị thế xã hội chiếm ưu thế, Sự phân công về lao động nghề nghiệp.
 Kết luận: PTXH là một hiện tượng khách quan, phổ biến, tự nhiên và sẽ còn tồn tại lâu dài với thời gian. PTXH hợp thức: Hình thành tự nhiên. Do sự khác biệt về tài, đức; Sự cống hiến thực tế của mỗi cá nhân cho xã hội . PTXH khong hợp thức: Hình thành không tự nhiên. Do tham nhũng, làm ăn phi pháp, thủ đoạn, mánh khoé. Vai trò của PTXH hợp thức: Là động lực thúc đẩy xã hội, đảm bảo công bằng xã hội, Góp phần ổn định XH, Góp phần tạo ra bộ mặt NV-NB-NA của XH . Cần Tuyên truyền vận động để mọi người cùng chấp nhận. Kiến nghị đề xuất để tổ chức một XH trên cơ sở của PTXH hợp thức. PTXH không hợp thức: Bất công bằng xã hội - Thủ tiêu động lực- Tích tụ bất bìnhXH- Làm phương hại bộ mặt NV - NB - NA  xã hội. 

Y nghĩa lý luận và thực tiễn của tiếp cận xã hội học về phân tầng xã hội: Là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách thích hợp với từng nhóm và tầng xã hội (nhóm doanh nhân, quản lý, giàu k hợp thức, nhóm nghèo, yếu thế..); Sự tuyển chọn và sắp xếp cán bộ; Góp phần tháo gỡ nhiều vấn đề lý luận ở nước ta hiện nay; Kết luận: Đây chỉ là những kiến giải "khung" về PTXH, khi vận dụng vào thực tế cần xem xét đến những yếu tố cụ thể khác.
VĐ 3: Chính sách xã hội           
   1. ý nghĩa của việc nghiên cứu Xã hội học nói chung và chính sách xã hội nói riêng đối với người lãnh đạo, quản lý. 

Nghiên cứu xã hội học về chính sách xã hội giúp nhà quản lý thu được những thông tin đúng đắn về các vấn đề xã hội kể cả các sai lệch và biến dạng trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách xã hội. 

Nghiên cứu xã hội học về chính sách xã hội giúp chúng ta có cách nhìn khách quan, khoa học hơn về các vấn đề xã hội; biết phân tích, đánh giá, nhận diện các vấn đề xã hội một cách đúng đắn, có cơ sở khoa học, khắc phục nếp nghĩ đơn giản, một chiều, chủ quan, nóng vội, duy ý chí, quan liêu xa rời cuộc sống. Giúp nhà quản lý phát hiện ra các sai lệch biến dạng trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách xã hội trong thực tiễn cuộc sống, kiểm tra đánh giá được quá trình xây dựng và thực thi chính sách xã hội, tiên đoán và dự báo được xu hướng biến đổi của chính sách xã hội, có tầm nhìn chiến lược, có khả năng bao quát một cách hệ thống, vận dụng các tri thức xã hội học để xây dựng chính sách xã hội hợp quy luật, sát với thực tế, đúng ý đảng lòng dân...
2. Khái niệm chính sách xã hội

Chính sách xã hội là tổng thể các quan điểm, các chủ trương mà chủ thể lãnh đạo và quản lý xã hội (trong phạm vi quốc gia đó là Đảng và Nhà nước) nêu ra, thể chế hoá và cụ thể hoá thành các biện pháp, công cụ tác động vào con người, nhóm xã hội và các cộng đồng xã hội nhằm đạt được những mục tiêu của chiến lược con người và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội, tạo dựng môi trường tốt nhất cho sự phát triển toàn diện con người trong một khoảng thời gian nhất định.

3. Khái lược hệ thống chính sách xã hội

a) Các chính sách xã hội điều chỉnh cơ cấu xã hội

Xuất phát từ những vấn đề trên, hệ thống chính sách xã hội tác động vào cơ cấu xã hội được chia thành:

- Nhóm chính sách xã hội điều chỉnh cơ cấu xã hội - giai cấp, bao gồm các chính sách tác động vào quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội và các chính sách nhằm vào cơ cấu nội tại của từng giai tầng xã hội. .

- Chính sách xã hội tác động vào những nhóm xã hội đặc thù: Các chính sách xã hội này được chia thành các nhóm sau:chính sách xã hội đối với những nghề khác nhau, chính sách xã hội đối với người già, thanh niên, trẻ em..., chính sách xã hội đối với phụ nữ, chính sách xã hội đối với đồng bào các dân tộc ít người, chính sách xã hội đối với đồng bào theo đạo Thiên chúa, Tin lành, Phật giáo, Cao đài, Hoà hảo,  chính sách xã hội đối với những người có học vấn cao, những tài năng khoa học và những nhóm người đang ở trình độ văn hoá thấp....

b) Những chính sách tác động vào quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội

-  Nhóm chính sách xã hội tác động điều chỉnh quá trình sản xuất vật chất và tái tạo con người: Chính sách dân số,  Chính sách việc làm, Chính sách bảo hộ lao động. 

-  Nhóm chính sách xã hội tác động vào quá trình phân phối và phân phối lại thu nhập:

Chính sách tiền lương, Chính sách phúc lợi xã hội, Chính sách bảo hiểm xã hội, Chính sách ưu đãi xã hội, Chính sách cứu trợ xã hội.
-  Nhóm chính sách xã hội tác động đến lĩnh vực hoạt động văn hoá tinh thần: gồm có chính sách giáo dục và chính sách khuyến khích phát triển văn hoá, nghệ thuật. 

4. Cơ sở khoa học của việc hoạch định và thực thi chính sách xã hội

Chính sách xã hội được xem là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội, thực hiện công bằng, bình đẳng, tiến bộ xã hội và phát triển toàn diện con người. Để thực hiện mục tiêu trên, quá trình hoạch định và thực thi chính sách xã hội, cần dựa trên bốn cơ sở khoa học. 

a) Coi con người là trọng tâm, là đích hướng tới của mọi chính sách xã hội

Đối tượng của chính sách xã hội là những con người, các nhóm xã hội, cộng đồng xã hội và các quan hệ xã hội của họ. Cơ sở khoa học đầu tiên để xây dựng và thực thi chính sách xã hội phải xuất phát từ việc coi con người là trọng tâm, là đích hướng tới của mọi chính sách xã hội. Chính sách xã hội phải tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất về kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng, để phát triển toàn diện mỗi cá nhân con người, các cộng đồng người, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho mọi người, mọi nhóm và cộng đồng người được hưởng thụ phúc lợi xã hội và an sinh xã hội.

Chính sách xã hội phải tạo ra những điều kiện và cơ hội thuận lợi để mọi người phát triển và hoà nhập vào cộng đồng. Tuy vậy, trong xã hội còn không ít người rơi vào hoàn cảnh và điều kiện bất lợi, chịu nhiều thiệt thòi. Cho nên, chính sách xã hội phải đặc biệt chú ý những nhóm người thiếu hoặc mất những điều kiện sống bình thường, tối thiểu, những người có công lao, nhiều cống hiến cho quốc gia, dân tộc đang phải chịu thiệt thòi, những người tài năng đặc biệt cần chăm sóc. 

Chính sách xã hội một mặt tạo những điều kiện chung nhất cho sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân, của từng nhóm và của toàn xã hội. Mặt khác, nó còn hướng vào trợ giúp, tạo điều kiện cần thiết để các đối tượng thiệt thòi vươn lên hoà nhập vào cộng đồng xã hội. 

b) Hoạch định và thực thi chính sách xã hội phải xuất phát từ cơ cấu xã hội 

Mục đích của chính sách xã hội là tác động vào những mối quan hệ xã hội, điều chỉnh sự phát triển sao cho hợp quy luật, thực hiện công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội. Để thực hiện được điều đó, chính sách xã hội không thể không dựa trên cơ sở của cơ cấu xã hội.

Nghiên cứu cơ cấu xã hội không chỉ giúp chúng ta xác định cấu trúc mang tính lịch sử của mỗi xã hội, mà còn cả xu hướng biến đổi của nó cùng những tác nhân tạo ra sự biến đổi đó. Cơ cấu xã hội không phải bất biến, nó vừa có tính ổn định vừa có tính biến đổi. Do đó, khi xây dựng và thực thi chính sách xã hội thích hợp, phải chú ý nghiên cứu mâu thuẫn giữa tính ổn định và tính năng động của cơ cấu xã hội. Chính sách xã hội hướng vào giải quyết những sai lệch xã hội đang tồn tại trong cộng đồng. Chỉ khi nào, chính sách xã hội chỉ ra được những sai lệch trong cơ cấu lợi ích của các giai tầng xã hội, sự mất cân bằng của vị thế xã hội, sự thay đổi của chuẩn mực giá trị và đề ra được các giải pháp phù hợp điều chỉnh hoặc giảm bớt hậu quả của những khác biệt xã hội và sai lệch xã hội trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng thì chính sách xã hội mới thực sự đi vào cuộc sống. 

Trong thực tế, việc đề ra hay hoạch định chính sách xã hội đều nhằm đưa ra các giải pháp khuyến khích các xu hướng vận động và biến đổi phù hợp cơ cấu xã hội và quy luật xã hội. Đồng thời, khắc phục hậu quả do sự chuyển dịch cơ cấu xã hội trong từng thời kỳ gây ra. 

Như vậy, nếu xuất phát từ cơ cấu xã hội nói chung, chính sách xã hội sẽ có sự tác động một cách toàn diện hơn, sâu sắc hơn đến đời sống xã hội. Đây là cơ sở khoa học hết sức quan trọng trong việc hoạch định và thực thi chính sách xã hội.

c) Xây dựng và thực thi chính sách xã hội phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, gắn với chính sách kinh tế

  Xây dựng và thực thi chính sách xã hội phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy luật của nền kinh tế, phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, dân tộc. 

Tăng trưởng kinh tế không tự nó giải quyết được tất cả các vấn đề xã hội, mặc dù các chương trình phát triển kinh tế được lồng ghép, kết hợp để giải quyết các vấn đề xã hội. Bởi vậy, các chính sách xã hội cần được thực hiện đồng thời với chính sách kinh tế để tạo ra sức mạnh tổng hợp của sự phát triển. Chính sách kinh tế và chính sách xã hội là hai lĩnh vực khác nhau, song không tách rời nhau mà gắn bó với nhau, đan xen vào nhau, làm điều kiện tồn tại cho nhau. Trong mối quan hệ này, những mục tiêu của chính sách xã hội trở thành mục tiêu, động lực của chính sách kinh tế. Trái lại, sự phát triển kinh tế là tiền đề và điều kiện vật chất cho việc thực hiện các mục tiêu xã hội: “Tăng trưởng kinh tế gắn liền với đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển”
Giải quyết chính sách xã hội phải đồng bộ và song song với chính sách phát triển kinh tế. Phương thức lựa chọn của chúng ta là phải kết hợp ngay từ đầu tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Mối quan hệ hợp lý giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội phải được xác định trong những quan điểm và định hướng lớn ở tầm vĩ mô và trong xây dựng phương án chính sách cụ thể.

Bài học kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, nếu chính sách xã hội vượt quá khả năng cho phép của nền kinh tế, thì trước hay sau nó cũng sẽ kìm hãm sự phát triển chung của xã hội. Ngược lại, nếu chính sách xã hội tụt hậu quá xa so với trình độ phát triển kinh tế thì những bất đồng và mâu thuẫn lợi ích trong xã hội bùng nổ, thậm chí tiềm tàng nguy cơ căng thẳng và khủng hoảng xã hội. 

d) Xây dựng và thực thi chính sách xã hội cần xuất phát từ những đặc điểm lịch sử và truyền thống văn hoá của mỗi quốc gia, dân tộc

Xây dựng và triển khai chính sách xã hội, phải chú ý đến đặc điểm lịch sử, truyền thống văn hoá của mỗi quốc gia, dân tộc, vùng, miền... 

Các mối quan hệ xã hội ít nhiều đều được xây dựng trên những khuôn mẫu văn hoá xác định đã trở thành truyền thống của mỗi cộng đồng, bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc. Trong đó, những định hướng giá trị văn hoá chi phối hành vi ứng xử của mỗi cá nhân, nhóm, tổ chức xã hội và cộng đồng người khác nhau. 

Thời đại ngày nay là thời đại của thông tin bùng nổ, của cách mạng khoa học - kỹ thuật và công nghệ, thời đại của kinh tế tri thức. Thế giới đứng trước nhiều vấn đề toàn cầu mà không một quốc gia nào có thể tự giải quyết nếu không có sự hợp tác đa phương. Điều đó cho thấy, việc đảm bảo công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở vừa kế thừa và phát huy các yếu tố truyền thống tốt đẹp, vừa tính đến tiếp biến văn hoá, sự hội nhập giá trị quốc tế và thời đại vào đời sống cộng đồng dân cư. Chính sách xã hội cần được xây dựng dựa trên hội nhập văn hoá với thế giới một cách có chọn lọc, đồng thời phải quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống của dân tộc.

Nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bởi vậy, khi đề ra và thực hiện chính sách xã hội không thể không tính đến giá trị văn hoá phù hợp với yêu cầu của thời đại trong từng nấc thang phát triển của lịch sử, vừa mang bản sắc dân tộc Việt Nam, kế thừa và phát huy được truyền thống đạo đức, nhân văn sâu sắc của dân tộc: “Tiếp thu tinh hoa và góp phần làm cho phong phú thêm nền văn hoá của nhân loại. Đấu tranh chống sự xâm nhập của văn hoá độc hại
 Như vậy, chính sách xã hội cần xuất phát từ nghiên cứu đặc điểm lịch sử và truyền thống văn hoá của mỗi quốc gia, dân tộc và sự kết hợp hài hoà giữa sự kế thừa, phát huy giá trị bản sắc văn hoá của mỗi quốc gia, dân tộc, từng vùng, địa phương..., với sự hội nhập, phát triển văn hoá hiện đại. 

5. Chính sách xã hội là động lực phát triển KT-XH

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách tiền lương, chính sách lao động việc làm, chính sách bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội... thúc đẩy thực hiện công bằng xã hội trong thu nhập, trong phân phối, bình đẳng và tiến bộ xã héi...lµ một động lực quan trọng có tính quyết định để tăng năng suất lao động xã hội, hiệu quả kinh tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu XHCN, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chính sách xã hội đúng góp phần thực hiện công bằng xã hội. Một khi công bằng xã hội được thực hiện thì người lao động sẽ nhận rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với xã hội, đồng thời cũng hiện được mối quan hệ hài hoà giữa lợi ích cá nhân  và lợi ích tập thể. Thực hiện công bằng xã hội trong là đòn bẩy, động lực để thúc đẩy ¸ nhân phát huy hết mọi tiềm năng, sức mạnh, khuyến khích sáng tạo, năng động, tích cực và chủ động của cá nhân, tập thể  trong quá trình lao động, sản xuất. 
6. Liên hệ thực tiễn 

Nêu thực trạng thực thi một chính sách xã hội về nông nghiêp, nông dân, nông thôn ở địa phương. Chỉ rõ: Thực trạng chính sách : Mặt được, mặt hạn chế, bất cập của chính sách;  Nguyên nhân bất cập ; Dự báo xu hướng biến đổi của chính sách; Đề xuất giải pháp, kiến nghị: Phát huy mặt được của chính sách, khắc phục hạn chế mặt bất cập của chính sách: “ Lấy chính sách hỗ trợ trồng rừng thay thế nương rãy cho đồng bào miền núi để liên hệ”
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